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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    (((((                                                     (((((((((  

Số:188/2002/QĐ-UB                             Quy Nhơn, ngày  23 tháng   12  năm  2002
QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2002  

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2002;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 740/TT-KH ngày 17/12/2002;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2002 các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung, xổ số kiến thiết và khắc phục cơn bão số 8 (có danh mục kèm theo).

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và các ngành liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này bổ sung Quyết định số 03/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.





         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                      Vũ Hoàng Hà 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2002

( Kèm theo  Quyết định số 188 /QĐ-UB ngày 23  /12/2002 của UBND tỉnh Bình Định  )

                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	KẾ HOẠCH

ĐÃ GIAO
	Tăng +

giảm -
	KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH
	Ghi chú

	 
	Vốn đầu tư tập trung 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình bổ sung vốn theo Thông báo số 7569/BKH-TH 
	 
	 
	 
	 

	 
	ngày 29/11/2002 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư 
	 
	6 000
	6 000
	 

	 1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	 
	2 500
	2 500
	 

	 
	- Trả nợ vay thiết bị phẫu thuật thần kinh , sọ não , nội soi
	
	1 220
	1 220
	Trả nợ Quỹ ĐTPT

	 
	- Đèn mổ và điều hòa nhiệt độ nhà giải phẩu 
	 
	1 280
	1 280
	 

	 2
	Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình tỉnh 
	 
	1 500
	1 500
	 

	 
	- Thiết bị ghi hình lưu động 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Đường vào khu du lịch Hầm Hô 
	 
	2 000
	2 000
	 

	 
	Các công trình đã giao tại quyết định số 03/2002/QĐ-UB 
	 
	 
	 
	 

	 
	ngày 3/1/2002 của UBND tỉnh Bình Định 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Công trình giảm vốn 
	 
	-5 659
	 
	 

	 1
	Cảng Thị Nại 
	1 000
	- 700
	 300
	 

	 2
	Nâng cấp 4 tuyến đường đi miền núi 
	3 500
	-3 500
	 
	 

	 3
	Trả nợ các công trình đã hoàn thành năm trước 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nút giao thông ADV-Ngô Mây 
	 103
	- 76
	 27
	 

	 
	- Cầu An Liên - An Lão 
	 491
	- 24
	 467
	 

	 
	- Cầu Suối Xem Vĩnh Thạnh 
	 120
	- 62
	 58
	 

	 
	- Đường An Dương Vương 
	 158
	- 158
	 0
	 

	 4
	Cầu Ba La Vân Canh 
	1 700
	- 269
	1 431
	 

	 5
	Hồ Sông Vố An Lão 
	2 660
	- 200
	2 460
	 

	 6
	Trường Tiểu học Nhơn Phú Quy Nhơn 
	 400
	- 20
	 380
	 

	 7
	Trường Trung học phổ thông An Lương 
	 500
	- 80
	 420
	 

	 8
	Trường Trung học PT Phan Bội Châu - HN
	 720
	- 320
	 400
	 

	 9
	Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh 
	1 000
	- 250
	 750
	 

	 
	Công trình tăng vốn 
	 
	5 659
	 
	 

	 1
	Cầu Cây Sơn Phù Cát ( Trả nợ KLHT )
	 
	 235
	 235
	dứt điểm 

	 2
	Cầu Bản Km 17+979 đường ĐT 636 
	 
	 193
	 193
	dứt điểm 

	 3
	Đường Mộc Bài Mỹ Thành 
	 
	 600
	 600
	 

	 4
	Đường Phước Thành Vân Canh 
	2 000
	 211
	2 211
	dứt điểm 

	 5
	Cầu Xuân Thạnh Hoài Nhơn 
	 500
	 200
	 700
	 

	 6
	Đối ứng dự án hạ tầng nông thôn DVCĐ
	 800
	 350
	1 150
	 

	 7
	Trung tâm triễn lãm hội chợ tỉnh 
	 
	2 000
	2 000
	 

	 8
	Mở rộng Văn phòng HĐND-UBND tỉnh 
	 
	1 000
	1 000
	 

	 9
	Hồ Cây Sung Phù Mỹ 
	1 900
	 100
	2 000
	dứt điểm 

	 10
	Kênh mương hồ Hóc Sim , Hoài Ân ( trả nợ KLHT )
	 
	 100
	 100
	dứt điểm 

	 11
	Trường chuyên Lê Quý Đôn 
	1 100
	 150
	1 250
	 

	 12
	Trung tâm KTTH-HN Tuy Phước
	 500
	 163
	 663
	 

	 13
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Diêu Tuy Phước 
	 
	 95
	 95
	theo số liệu quyết tóan 

	 14
	Trường THPH bán công Chu Văn An Quy Nhơn 
	 
	 62
	 62
	 

	 15
	Trung tâm dạy nghề Thanh niên 
	 
	 200
	 200
	 

	 
	Vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 8 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Trung tâm y tế An Nhơn 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn thuộc sở Quản lý 
	1 000
	-1 000
	 0
	 

	 
	- Ủy ban nhân dân huyện quản lý , trong đó :
	 
	 934
	 934
	 

	 
	   + Khoa trung cao 
	 
	 30
	 30
	 

	 
	  + Khăc phục cơn bão số 8 và sửa chữa các khoa phòng 
	 
	 545
	 545
	 

	 
	  + Phòng khám khu vực Nhơn Phong 
	 
	 359
	 359
	 

	 2
	Nhà khám Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn (đã quyết toán)
	 
	 66
	 66
	 

	 4
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ
	1 500
	 500
	 650
	1 150

	 
	Các công trình khác giữ nguyên theo kế hoạch đã giao 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn khắc phục bão lụt năm 2001 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Đê sông Vố , An Trung An Lão 
	 500
	- 65
	 435
	 

	 2
	Kè chống xói lỡ Trà Công , An Hòa , An Lão 
	 
	 65
	 65
	 

	 3
	Trung tâm y tế An Nhơn 
	1 000
	- 880
	 120
	 

	 4
	Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 
	 
	 470
	 470
	 

	 5
	Trung tâm y tế Phù Mỹ 
	 
	 375
	 375
	 

	 6
	Trạm y tế xã Phước An 
	 
	 10
	 10
	 

	 7
	Trạm y tế thị trấn Phù Mỹ 
	 
	 15
	 15
	 

	 8
	Trạm y tế xã Mỹ Quang 
	 
	 10
	 10
	 

	 
	Các công trình khác giữ nguyên theo kế hoạch đã giao 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn xổ số kiến thiết 
	14 700
	1 900
	16 600
	 

	 1
	Trường THCS Tam Quan Nam 
	 170
	- 170
	0
	 

	 2
	Trường THCS Tam Quan Bắc 
	 
	 170
	170
	 

	 3
	Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Tuy Phước 
	 
	236
	236
	 

	 4
	Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Phù Mỹ 
	300
	14
	314
	 

	 5
	Trường Trung học PT bán công Cát Minh
	210
	300
	510
	 

	 6
	Trường TH PT bán công Phước Quang
	500
	100
	600
	 

	 7
	Trường THCS Hoài Thanh 
	400
	150
	550
	 

	 8
	Trường THCS Nhơn Thành 
	 
	150
	150
	 

	 9
	Trường tiểu học Trần Quang Diệu Quy Nhơn 
	600
	100
	700
	 

	 10
	Trường THCS số 1 Vĩnh Thạnh 
	 
	203
	203
	 

	 11
	Trường tiểu học số 1 Nhơn Lộc ( cơ sở 2 )
	 
	120
	120
	 

	 12
	Trường tiểu học số 1 Ân Hảo ( quyết toán )
	 
	83
	83
	 

	 13
	Trường TH số 1 Nhơn Lộc 
	 
	100
	100
	 

	 14
	Trường THCS Cát Hải 
	 
	130
	130
	 

	 15
	Trường tiểu học Cát Tân 
	 
	170
	170
	 

	 16
	Thiết bị truyền hình và 11 trạm VTRO  An Lão 
	332
	44
	376
	 

	 
	Các công trình khác giữ nguyên theo kế hoạch đã giao 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguồn vay tồn ngân kho bạc 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Khu tái định cư nam sông Hà Thanh 
	2 000
	-2 000
	 
	 

	 2
	Khu tái định cư Bông Hồng 
	3 500
	1 000
	4 500
	 

	 3
	Hạ tầng khu CN-TTCN Gò đá trắng An Nhơn 
	 
	1 000
	1 000
	 

	 4
	Kiên cố hóa kênh mương :
	 
	 
	 
	 

	 
	- Kênh trạm bơm Gò Bồi 
	 500
	- 40
	 460
	 

	 
	- Kênh tiêu ( cầu qua kênh ) Bầu Hạo , Vĩnh Thạnh 
	 
	 40
	 40
	 

	 
	Các công trình khác giữ nguyên theo kế hoạch đã giao 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Điện chiếu sáng Gềnh Ráng - Bãi Dài 
	1 000
	-1 000
	 0
	điều chỉnh tên dự án 

	 2
	Hệ thống điện chiếu sáng đường Quy Nhơn Sông Cầu 
	 
	 660
	 660
	 

	 3
	Lưới điện Gềnh Ráng - Bãi Dài Quy Nhơn 
	 900
	- 280
	 620
	 

	 4
	Lưới điện 0,4Kv khu vực 8 phường Bùi Thị Xuân Quy Nhơn 
	 
	 220
	 220
	 

	 5
	Lưới điện 0,4Kv khu vực 1 Bãi Xép Quy Nhơn 
	 
	 100
	 100
	 

	 6
	Lưới điện trung hạ áp Nhơn Hội Quy Nhơn 
	 
	 300
	 300
	 

	 
	Các công trình khác giữ nguyên theo kế hoạch đã giao 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


